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đọc sách: 

Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình  
và những yếu tố ảnh hưởng1 

Cuốn sách “Mâu thuẫn vợ 
chồng trong gia đình và những yếu 
tố ảnh hưởng” của TS. Vũ Tuấn 
Huy là một trong số những sản 
phẩm của Dự án “Hỗ trợ các hoạt 
động nghiên cứu xã hội học” của 
Quỹ Ford, mà Viện Xã hội học đã 
thực hiện từ tháng 3 năm 2000. 

Sau phần Giới thiệu khái 
niệm mâu thuẫn của các nhà lý 
thuyết xã hội học kinh điển, tác giả 
nêu Số liệu và phương pháp được 
sử dụng để phân tích, lý giải… 
mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình 
và những yếu tố ảnh hưởng. 

Trong đời sống gia đình của người Việt Nam hiện nay, biến đổi xã hội làm cho 
đời sống gia đình có xu hướng mở rộng phạm vi và mức độ mâu thuẫn trong các lĩnh 
vực của đời sống hôn nhân và gia đình. Những nghiên cứu gần đây về bạo lực trong 
gia đình ở Việt Nam cho thấy rằng “Hai yếu tố quan trọng nhất góp phần gây ra 
xung đột và bạo lực trong gia đình là khó khăn kinh tế và lạm dụng rượu của nam 
giới. Trong nhiều trường hợp, hai vấn đề này kết hợp với nhau một cách chặt chẽ. 
Những yếu tố chủ yếu khác liên quan đến tình dục (ngoại tình, ghen tuông, sự không 
tương thích về tình dục); các thói quen có hại khác như đánh bạc và nghiện ma tuý; 
các bất đồng chính kiến trong việc nuôi dạy con cái và đối xử với bạn bè và họ hàng”. 
(Vũ Mạnh Lợi, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Hữu Minh, 1999). 

Nội dung cuốn sách nhằm tìm hiểu nhận thức chung về mâu thuẫn hôn 
nhân,  mâu thuẫn giữa vợ và chồng trong đời sống gia đình xảy ra ở mức độ nào, về 
những vấn đề gì. Những yếu tố, đặc điểm của hộ gia đình cũng như kỳ vọng về vai 
trò của người vợ và người chồng có ảnh hưởng như thế nào đến mức độ mâu thuẫn 
giữa vợ và chồng trong đời sống gia đình qua các nghiên cứu định lượng và định 
tính về gia đình trong khoảng 10 năm trở lại đây, chủ yếu từ 3 cuộc nghiên cứu về 

                                                 
1 Vũ tuấn huy: Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình và những yếu tố ảnh hưởng. Nxb Khoa học xã hội. 
Hà Nội - 2003. 172 trang. 
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gia đình do Viện Xã hội học tiến hành: Nghiên cứu “Tác động của những yếu tố 
kinh tế - xã hội đến sự biến đổi của gia đình“ tiến hành năm 1994 tại tỉnh Thái 
Bình; Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Biến đổi cơ cấu gia đình và vai trò phụ nữ” tiến 
hành năm 1996 tại tỉnh Nam Định; và Nghiên cứu thử nghiệm “Biến đổi gia đình ở 
Việt Nam” (Pilot Study on Vietnam Family 2001) tại tỉnh Hải Dương 12-2001 là 
nghiên cứu hợp tác Quốc tế giữa Viện Xã hội học và Trung tâm Nghiên cứu Dân số, 
Đại học Michigan, Mỹ.  

Phân tích Những mâu thuẫn giữa vợ và chồng trong đời sống gia đình, tác giả 
cho rằng: mức độ mâu thuẫn vợ chồng có thể xảy ra trong hầu như mọi lĩnh vực của 
đời sống hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, tác giả chỉ tập trung vào một số lĩnh vực 
hoạt động chủ yếu, xoay quanh các chức năng của gia đình được quan tâm và đặt ra 
trong những nghiên cứu gần đây. Trước khi đi vào các lĩnh vực cụ thể, tác giả đã đưa 
ra một đánh giá chung về nhận thức và qua đó để đo lường mức độ mâu thuẫn giữa 
vợ và chồng. Trong mỗi vấn đề, tác giả tiếp tục phân tích theo hướng chỉ ra mâu 
thuẫn hôn nhân là sự khác biệt giữa kỳ vọng và hành vi nhằm thoả mãn những nhu 
cầu của mỗi người trong các lĩnh vực của đời sống gia đình.  

Phân tích mức độ phổ biến của mâu thuẫn giữa vợ và chồng tác giả  cho 
rằng: sự khác nhau về đặc điểm nghề nghiệp, trình độ học vấn, chu kỳ sống của gia 
đình  dẫn đến có sự nhận thức khác nhau về mức độ mâu thuẫn trong gia đình và 
nếu mâu thuẫn được nhận thức mà không được điều chỉnh hoặc điều chỉnh không 
thích hợp thì mâu thuẫn không những có thể trầm trọng hơn, mà còn từ mâu thuẫn 
này đẻ ra mâu thuẫn khác. Mức độ mâu thuẫn giữa vợ và chồng phụ thuộc vào khả 
năng của người chồng và người vợ điều chỉnh các mâu thuẫn này. Sự khác nhau về 
mức độ mâu thuẫn vợ chồng giữa các gia đình do sự khác nhau về các đặc điểm 
kinh tế xã hội, chu kỳ sống của gia đình. Việc thoả mãn các nhu cầu cũng rất khác 
nhau giữa các gia đình khác nhau về nguồn lực, cấu trúc gia đình, những đặc điểm 
của người vợ và người chồng. Vì vậy, giữa các gia đình, mức độ mâu thuẫn vợ chồng 
sẽ rất khác nhau.  

Từ trang 53 đến trang 147 của sách, từ những kết quả nghiên cứu, tác giả đi 
sâu tìm hiểu, phân tích và đánh giá Mâu thuẫn giữa vợ và chồng trong một số lĩnh 
vực của đời sống gia đình. Tác giả cho rằng: tính phổ biến của mâu thuẫn vợ chồng 
không chỉ xảy ra ở mọi gia đình, mà còn ở mọi vấn đề trong đời sống của một gia đình 
(trang 53). Từ việc thực hiện chức năng kinh tế: vấn đề thu nhập của hộ gia đình, 
quản lý chi tiêu; đến việc nuôi dạy con cái; cách ứng xử giữa vợ và chồng; vấn đề tình 
dục; những quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, những quan hệ bên ngoài gia 
đình đều có thể dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn. Những kết quả từ sự phân tích, được 
tác giả khái quát và nêu lên ở phần Kết luận. 

Về Hành vi bạo lực giữa chồng và vợ trong gia đình, tác giả cho rằng: Những 
nguyên nhân của bạo lực trong gia đình, trong nhiều trường hợp cũng là những 
nguyên nhân của mâu thuẫn giữa vợ và chồng trong gia đình. Bản thân hành vi 
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bạo lực cũng là những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng hơn 
(trang 131).  

Phân tích Những yếu tố ảnh hưởng đến mâu thuẫn trong gia đình, tác giả 
nhận xét: sự không phù hợp giữa những kỳ vọng và việc thực hiện các vai trò cũng là 
một nguồn xảy ra mâu thuẫn hôn nhân khi hình ảnh về vai trò giới bị chi phối bởi 
những thành kiến giới còn phổ biến (trang 137).  

Sự khác nhau giữa vợ và chồng về những đặc điểm nguồn lực như trình độ 
học vấn, quyền quyết định, mức độ thực hiện cũng như những quan niệm kỳ vọng 
về vai trò đối với người vợ và người chồng là yếu tố tiềm năng tạo nên sự xung đột 
giữa vợ và chồng. Sự khác nhau này càng lớn thì tiềm năng xảy ra xung đột càng 
lớn (trang 139). Trong quan hệ vợ chồng, ảnh hưởng của yếu tố quyền lực và ai là 
người có tiếng nói cuối cùng trong các vấn đề của đời sống gia đình là vấn đề nảy 
sinh mâu thuẫn nhiều nhất.  

Trong khi đánh giá cao về vai trò thu nhập của người chồng không có ý nghĩa 
tác động, thì đòi hỏi người vợ có thu nhập cao lại có ý nghĩa làm tăng mâu thuẫn vợ 
chồng. Điều đáng quan tâm khi định hướng mạnh đến các quan hệ họ hàng, kỳ 
vọng về vai trò thu nhập cao của người vợ tăng lên và là yếu tố làm tăng mâu 
thuẫn vợ chồng. Trong các biến số có ý nghĩa giảm mâu thuẫn giữa vợ và chồng, sự 
bình đẳng giữa người chồng và người vợ trong lĩnh vực nội trợ và kiếm thu nhập là 
những yếu tố tác động mạnh nhất (trang 147). 

Phần cuối của cuốn sách, tác giả đã đưa ra một số kết luận từ kết quả nghiên 
cứu gia đình những năm gần đây: 

Đời sống gia đình là một quá trình mà trong đó quan hệ hôn nhân như một 
trục quan hệ chính nảy sinh những mâu thuẫn là một hiện tượng không tránh khỏi 
khi những kỳ vọng và hành vi dựa trên những chuẩn mực và giá trị trong thiết chế 
hôn nhân luôn luôn chịu tác động của những biến đổi xã hội... Khi cá nhân hoặc 
nhóm định hướng mạnh đến những chuẩn mực, giá trị truyền thống thì sẽ nảy sinh 
mâu thuẫn với những cá nhân hoặc nhóm định hướng mạnh đến những chuẩn mực 
và giá trị mới.  

Kết quả phân tích nêu trên từ các nghiên cứu gần đây cho thấy có sự nhận 
thức khác nhau về mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Học vấn và đặc điểm nghề nghiệp 
ảnh hưởng khác nhau đến quan niệm về mâu thuẫn vợ chồng trong hôn nhân. 
Những người học vấn thấp hoặc nghề nghiệp không đòi hỏi kỹ năng thường nhầm 
lẫn giữa mâu thuẫn và sự điều chỉnh trong hôn nhân, vì vậy, mức độ mâu thuẫn vợ 
chồng trong hôn nhân qua kết quả nghiên cứu là thấp hơn so với thực tế.  

Những vấn đề kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái, ứng xử giữa vợ và chồng là 
những lĩnh vực tiềm năng nhất xảy ra mâu thuẫn vợ chồng. 

Trong vấn đề kinh tế gia đình, mâu thuẫn vợ chồng xảy ra liên quan đến 
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quản lý chi tiêu nhiều hơn liên quan đến thu nhập của hộ gia đình và việc làm của 
người vợ và người chồng. Mâu thuẫn vợ chồng trong quản lý chi tiêu có xu hướng 
tăng lên trong những hộ gia đình có thu nhập thấp, gây ra sự căng thẳng trong quan 
hệ khi những nhu cầu cơ bản của gia đình không được đáp ứng. Mâu thuẫn vợ chồng 
về vấn đề nghề nghiệp của người vợ hoặc người chồng cũng là biểu hiện gián tiếp 
mâu thuẫn về thu nhập, khi có sự đảo ngược vai trò, người vợ là người kiếm thu 
nhập chính, người chồng mặc cảm về vai trò của mình cũng làm cho mâu thuẫn vợ 
chồng gia tăng. 

Mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái là một trong những vấn đề làm nảy 
sinh nhiều mâu thuẫn vợ chồng. Những mâu thuẫn này thể hiện sự khủng hoảng 
của sự chuyển đổi vai trò do việc thiếu kiến thức khi gia đình chuyển từ giai đoạn 
này đến giai đoạn khác trong các chu kỳ sống của gia đình. Hơn nữa, những giá trị 
gắn với con cái ngày nay cũng có sự thay đổi đòi hỏi sự đầu tư nhiều hơn về nguồn 
lực và thời gian dẫn đến sự căng thẳng vai trò của người bố và người mẹ trong chức 
năng xã hội hóa cũng làm tăng khả năng mâu thuẫn vợ chồng.  

Mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh từ những vấn đề liên quan đến họ hàng do ảnh 
hưởng của những quan niệm bất bình đẳng về vai trò giới truyền thống. 

Điều đáng ngạc nhiên là mức độ mâu thuẫn về vấn đề tình dục không thể 
hiện rõ trong các nghiên cứu định lượng thì những kết quả từ các nghiên cứu định 
tính cho thấy đây là một vấn đề dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong đời 
sống hôn nhân. Việc không thoả mãn nhu cầu tình dục của người vợ hoặc người 
chồng trong  quan hệ hôn nhân có thể dẫn đến vấn đề bạo lực, hoặc ngoại tình, ly 
hôn. Việc người vợ hoặc người chồng sử dụng tình dục như một lợi thế để giành ưu 
thế trong giải quyết những mâu thuẫn về những vấn đề khác làm cho mâu thuẫn 
về tình dục gia tăng. Bất bình đẳng giới là một trong các nguyên nhân dẫn đến 
những thành kiến về nhu cầu tình dục của phụ nữ. Điều này cũng làm gia tăng 
mâu thuẫn vợ chồng về vấn đề tình dục khi người vợ ở giai đoạn cuối của chu kỳ 
tái sinh sản.  

Giao tiếp giữa vợ và chồng cũng là lĩnh vực xảy ra nhiều mâu thuẫn trong đời 
sống hôn nhân vì nó vừa là phương tiện giải quyết các mâu thuẫn, đồng thời việc 
thoả mãn những nhu cầu khác nhau trong giao tiếp vợ chồng cũng là những nguyên 
nhân dẫn đến mâu thuẫn.  

Cuối cùng, tác giả cho rằng việc thực hiện các vai trò gia đình giữa vợ và 
chồng mang tính chất bổ sung, chia sẻ hơn là sự tách biệt nhằm giảm sự căng thẳng 
vai trò đối với cả người vợ và người chồng. Trên hết, trong đời sống gia đình, nhu cầu 
tình cảm, sự thương yêu tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ giữa các thành viên, đặc 
biệt giữa người vợ và người chồng, phải trở thành nhu cầu cao nhất, để cho “một 
trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”(trang 154). 

Văn anh 
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Môi trường xã hội nền kinh tế tri thức- 
những nguyên lý cơ bản2

Kinh tế tri thức đã trở thành 
một hiện thực, một xu thế có tính 
quy luật, mang lại sự thịnh vượng 
cho mỗi quốc gia, mỗi con người nếu 
biết sử dụng và khai thác. Kinh tế 
tri thức ra đời từ các nước công 
nghiệp tiên tiến; nó có thể sinh 
thành và phát huy khả năng ở mọi 
nơi, kể cả các nước trình độ kinh tế 
thấp khi biết tạo dựng một môi 
trường thuận lợi, phù hợp cho sự 
phát triển. “Tất cả các nước, dù có 
trình độ phát triển khác nhau, đều 
có thể tận dụng được những lợi ích 
từ cuộc cách mạng này để nâng cao 
hiệu suất lao động, nâng cao mức 
sống trung bình cho người dân”3.  

Gắn với nền kinh tế tri thức từ những nguyên lý cơ bản là một xã hội tương 
thích - xã hội nền kinh tế tri thức. Không có môi trường xã hội cần và đủ cho sự ươm 
mầm và sinh trưởng thì việc phát triển kinh tế tri thức khó đạt được kết quả. 

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã khẳng định: "Kinh tế tri thức 
ngày nay càng có vai trò nổi trội trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất". Kinh 
tế tri thức nhất định có ảnh hưởng đến kiến trúc thượng tầng xã hội, đến quan hệ 
sản xuất. Vấn đề đó cần được nghiên cứu kỹ để trả lời câu hỏi kinh tế tri thức có phù 
hợp với chủ nghĩa xã hội hay không? Nước ta đi theo định hướng xã hội nghủ nghĩa, 
có thể và cần thiết phát triển kinh tế tri thức trong hoàn cảnh hiện nay hay không? 

PGS.TS Trần cao Sơn biên soạn cuốn sách "Môi trường xã hội nền kinh tế 
tri thức - Những nguyên lý cơ bản" với mục đích đưa ra các nội dung mang tính 
nguyên lý của  nền kinh tế chứa đựng nhiều triển vọng và cũng nhiều thách thức này. 

Việt Nam là nước đang phát triển, nhưng chúng ta vẫn đi vào kinh tế tri thức 
với tất cả sự tự tin, chủ động, tận dụng mọi cơ hội, nhằm mang lại hiệu quả thiết 
thực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Từ đầu những năm 90' trở lại đây, hàng trăm công trình nghiên cứu về kinh 
tế tri thức và những vấn đề có liên quan trong nền kinh tế đã được đề cập ở nhiều 
khía cạnh., tất cả đều có một mẫu số chung là: muốn xây dựng kinh tế tri thức thì 
phải có một môi trường xã hội tương ứng- xã hội nền kinh tế tri thức. Đó vừa là 
nhân, vừa là quả của sự phát triển. Vậy môi trường xã hội ấy là gì? Trả lời câu hỏi 
chính là mục đích của cuốn sách. 

Sau gần sáu năm đọc, dịch, sưu tầm, biên soạn và chắt lọc tư liệu, công bố các 
                                                 
2 PGS.TS Trần cao sơn: Môi trường xã hội nền kinh tế tri thức - Những nguyên lý cơ bản. Nxb Khoa học xã hội. Hà 
Nội - 2004. 220 trang. 
3 Oliver Davanne, giáo sư trường Đại học Paris –Dauphine. 
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bài viết trên báo và các tạp chí khoa học chuyên ngành mang tính thử nghiệm, đến 
nay cuốn sách  đã hoàn thành. 

Bên cạnh phần nội dung chủ đạo của cuốn sách do tác giả trực tiếp viết, thì 
một phần được tập hợp và hệ thống từ các công trình nghiên cứu của nhiều học giả 
trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh tế tri thức và xã hội học tri thức.  

Cuốn sách dày 220 trang, khổ 14,5 x20,5, in đẹp, do Nhà xuất bản Khoa học 
xã hội ấn hành đầu năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Khoa học xã hội 
Việt Nam và 20 năm thành lập Viện Xã hội học.  

Cuốn sách được bố trí thành hai phần chính: 

Phần thứ nhất: Môi trường nền kinh tế tri thức - những nguyên lý cơ bản. 

A. Kinh tế tri thức: khái niệm và bản chất. 

B. Môi trường xã hội nền kinh tế tri thức: những nguyên lý cơ bản. 

C. Những bài học tham khảo từ các quốc gia láng giềng 

Phần thứ hai: Tạo lập môi trường nền kinh tế tri thức Việt Nam 

A. Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế tri thức. 

B. Tạo lập môi trường cho nền kinh tế tri thức Việt Nam 

Những thành công ban đầu và những đóng góp của cuốn sách thuộc về công 
lao của nhiều học giả, những người đã dành tâm huyết nghiên cứu bước tiến kỳ diệu 
của nền kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, trong đó điển hình 
là các công trình của GS.VS Đặng Hữu cùng các cộng sự của ông.  

Tuy còn nhiều hạn chế, khiếm khuyết, nhưng cuốn sách đã thực hiện được 
chức năng chính, đó là giá trị nội dung các nguyên lý về môi trường xã hội nền kinh 
tế tri thức. Những ý tưởng mang tính đối lập, không nhất quán, đa chiều, đa dạng 
khi cùng nhìn nhận về một vấn đề, chính là nét phong phú mà cuốn sách muốn đưa 
đến cho người đọc. Đúng như lời tác giả đã viết “Với tư cách người biên soạn, nhiều 
nhất tôi cũng chỉ làm được một việc, đó là giới thiệu trên tinh thần mở rộng sự  tập 
hợp, hệ thống  những nét hoạ đặc trưng nhất về diện mạo môi trường xã hội nền 
kinh tế tri thức, mà hoạ sĩ của những đường nét ấy là các học giả trong nước và ngoài 
nước đã tạo nên trong nhiều năm qua. Trong đó tôi cũng  chỉ đóng góp một phần”. 

Mỗi ý kiến, mỗi quan điểm cơ bản của các tác gia đều có một vùng khu trú 
độc lập, có căn nguyên và ý nghĩa riêng. 

Mong các nhà nghiên cứu về kinh tế tri thức, về xã hội học tri thức và bạn đọc 
hãy cùng nhau chia sẻ những thành công ban đầu của cuốn sách trong việc nghiên 
cứu môi trường xã hội cho một nền kinh tế mới, phù hợp với hoàn cảnh Việt nam. 

Việc bổ sung, chỉnh lý, hoàn chỉnh sẽ vẫn được tiếp tục. Mong nhận được nhiều 
ý kiến phê bình. Những sai sót, khiếm khuyết  trong cuốn sách là không tránh khỏi. 

Đây là một chuyên khảo bổ ích, một nội dung khoa học quan trọng cần được phổ 
cập  ở chương trình giảng dạy đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế học chính trị 
và xã hội học tri thức.       

Nam Phương 

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học.          www.ios.ac.vn 



                                                                                                    Xã hội học 91

Giới thiệu luận văn Thạc sĩ Xã hội học 
* Tên luận văn: Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh 

Của học viên:    Trần Nguyệt Minh Thu 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Xuân Mai 

Mục đích nghiên cứu: 

Tìm hiểu thực trạng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh thông qua việc phân tích tình hình thực thi bộ luật lao động như một cộng cụ 
thể chế điều chỉnh quan hệ lao động, vai trò của các tổ chức như cơ quan nhà nước, 
công đoàn trong việc giám sát thực thi Bộ luật này và nguyên nhân của những vấn 
đề nảy sinh. Từ đó góp phần đưa ra một số đề xuất hướng tới việc đảm bảo nghĩa vụ 
và quyền lợi của người sử dụng lao động. 

Nhiệm vụ nghiên  cứu: 

Luận văn tập trung vào nghiên cứu các nội dung sau: 

Phân tích tình hình kinh tế xã hội của nước ta hiện nay và các vấn đề việc 
làm. Mô tả thực trạng và lý giải những vấn đề có liên quan tới tình hình việc làm của 
người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước như việc tuyển dụng, thử việc và ký 
kết hợp đồng lao động. 

Mô tả và phân tích những vấn đề có liên quan tới thời gian lao động mỗi ngày 
và tình hình làm thêm giờ của người lao động. Tìm hiểu vấn đề thu nhập của người 
lao động. 

Phân tích một số yếu tố cơ bản của điều kiện lao động có tác động lên trạng 
thái cơ thể con người, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cũng như khả năng làm việc của 
họ. Vai trò của doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện lao động cho người lao 
động. 

Tìm hiểu nhu cầu hiện tại của người lao động. Phân tích một số vấn đề phúc 
lợi xã hội trong doanh nghiệp đối với người lao động như một yếu tố tạo nên sự gắn 
bó và nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận xã hội học và một số quan điểm về kinh 
tế học trong nghiên cứu. Tác giả cũng sử dụng một số phương pháp và kỹ thuật điều 
tra xã hội học khác trong quá trình nghiên cứu và thu thập thông tin 

Phương pháp thu thập thông tin: 1- Phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi. 2 
- Phương pháp phỏng vấn sâu. 3- Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 4- Phương pháp 
quan sát. 5 - Phương pháp phân tích thống kê. 6- Phương pháp xử lý thông tin khoa 
học xã hội bằng phần mÒn SPSS.  

Phần nội dung chính gồm 3 phần: 

Phần mở đầu 

Trong phần này, tác giả đi sâu trình bày các vấn đề như tính cấp thiết của đề 
tài, lịch sử vấn đề nghiên cứu và đóng góp của luận văn, mục đích và nhiệm vụ 
nghiên cứu. Xây dựng và xác định các biến số độc lập và các chỉ báo cơ bản, đối 
tượng, phạm vi và mẫu nghiên cứu, giả thuyết và khung lý thuyết, cơ sở lý luận và 
phương pháp nghiên cứu, một số khái niệm làm việc. 
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Phần nội dung chính gồm  

2.1   Vài nét về sự hình thành và phát triển khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
ở Việt Nam 

2.2    Kết quả nghiên cứu 

2.2.1 Vấn đề việc làm 

2.2.2 Thời gian làm việc và thu nhập 

2..2.3 Điều kiện lao động 

Kết luận và một số đề xuất 

      Luận văn bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án Thạc sĩ Xã hội học, Cơ sở đào tạo 
Sau đại học, Viện Xã hội học, ngày 6 tháng 10 năm 2003.  

  

* Tên luận văn: “Nhóm hộ nghèo ở nông thôn miền núi phía Bắc với 
việc tiếp cận tín dụng ngân hàng” (nghiên cứu trường hợp huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang) 

Của học viên:   Dương Thị Hải Yến 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Mai Văn Hai 

Mục đích nghiên cứu: 

Làm rõ chân dung hộ nghèo ở nông thôn thuộc huyện Sơn Dương  

Mô tả và phân tích hành vi tiếp cận và sử dụng vốn vay ngân hàng của nhóm 
hộ nghèo. Chỉ rõ sự khác biệt trong việc tiếp cận tín dụng ngân hàng giữa nhóm 
nghèo và các nhóm xã hội khác. 

Chỉ ra nguyên nhân và các cơ chế tác động tới hành vi tiếp cận và sử dụng 
vốn vay ngân hàng của nhóm hộ nghèo. 

Nhiệm vụ của luận văn: 

Tìm hiểu, đánh giá sự tác động của những yếu tố xã hội đến hành vi tiếp cận 
tín dụng ngân hàng của người nghèo ở nông thôn. 

Đánh giá hiệu quả cho vay hộ nghèo trong chiến lược quốc gia về xoá đói giảm 
nghèo. 

Xem xét những yếu tố xã hội có liên quan đề vấn đề cho vay tín dụng của 
nhóm hộ nghèo và ý nghĩa mối quan hệ tác động.  

Phương pháp nghiên cứu:  

Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận liên ngành. Một số phương pháp và kỹ 
thuật điều tra xã hội học, kết hợp với một số phương pháp và kỹ thuật của ngành 
khoa học khác trong quá tình nghiên cứu và thu thập thông tin. 

Các phương pháp thu thập thông tin: Nghiên cứu tài liệu sẵn có, nghiên cứu 
định lượng: sử dụng kỹ thuật điều tra các hộ gia đình, Nghiên cứu định tính với các 
kỹ thuật quan sát, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, phỏng vấn bán cấu trúc. 

Các phương pháp xử lý thông tin. Thông tin định tính và định lượng được xử 
lý bằng phần mềm SPSS. 
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Cấu trúc của luận văn gồm 3 phần: 

Phần I: Phần mở đầu 

Trong phần này, tác giả trình bày các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài; 
lịch sử vấn đề nghiên cứu và những đóng góp mới của luận văn; mục tiêu nghiên cứu; 
đối tượng và phạm vi nghiên cứu; cơ sở lý luận và phương pháp luận, giả thuyết 
nghiên cứu và lược đồ phân tích, các khái niệm làm việc. 

Phần II: Phần nội dung gồm 3 chương 

Chương I: Nhóm hộ nghèo và hệ thống cung cấp tín dụng ngân hàng ở huyện 
Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang hiện nay 

Chương II: Thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng của nhóm hộ nghèo ở 
huyện Sơn Dương, Tuyên Quang 

Chương III: Những khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng của nhóm hộ nghèo 
và giải pháp khắc phục 

Phần III: Kết luận và khuyến nghị. 

Luận văn bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án Thạc sĩ Xã hội học, Cơ sở đào tạo 
Sau đại học, Viện Xã hội học, ngày 30 tháng 6 năm 2003.   

 

Trên giá sách của nhà Xã hội học 
Tạp chí Xã hội học đã nhận được sách của các nhà xuất bản, các tác giả sau  gửi tặng. 

 Cám ơn các nhà xuất bản, các tác giả và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

Tạp chí xã hội học 
1. bruno palier, Louis Charles, viossat: Chính sách xã hội và quá 

trình toàn cầu hóa. Nxb Chính trị Quốc gia, 2003, 288 tr. 
2. nguyễn khánh ngọc: Đưa vấn đề giới vào phát triển. Nxb Văn hoá 

thông tin, 2001, 385 tr. 
3. nguyễn linh khiếu, lê ngọc lân, nguyễn phương thảo: Gia đình 

trong giáo dục sức khoẻ vị thành niên. Nxb Khoa học xã hội, 2003, 318 tr. 
4. nguyễn trọng chuẩn, nguyễn văn huyên. Giá trị truyền thống trước 

những thách thức của toàn cầu hóa. Nxb Chính trị Quốc gia, 2002, 366 tr. 
5. golfin jean: 50 từ then chốt của xã hội học. Nxb Thanh niên, 2003, 236 tr. 
6. nguyễn văn thanh: Những mảng tối của toàn cầu hóa. Nxb Chính trị 

quốc gia, 2003, 179 tr . 
7. văn thị kim cúc: Những tổn thương tâm lý của thiếu niên do bố mẹ ly 

hôn. Nxb Khoa học xã hội, 2003, 340 tr. 
8. vũ cương: Phát triển bền vững trong thế giới năng động. Nxb Chính trị 

quốc gia 2003, 353 tr. 
9. đỗ hoài nam: Phát triển kinh tế xã hội và môi trường các tỉnh ven biển 

Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, 2003, 384 tr. 
10. lê thị ái lâm: Phát triển nguồn lực thông qua giáo dục và đào tạo: 

kinh nghiệm Đông á. Nxb Khoa học xã hội, 2003, 283 tr. 
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11. nguyễn văn thanh: Porto Alegre - Bình minh của một toàn cầu hóa 
khác. Nxb Chính trị quốc gia, 2003, 188 tr. 

12. trung tâm thông tin thống kê lao động và xã hội: Số liệu thống 
kê lao động việc làm ở Việt Nam năm 2002. Nxb Lao động xã hội, 2003, 416 tr. 

13. samuel hungtington: Sự va chạm của các nền văn minh. Nxb Lao 
động, 2003, 483 tr. 

14. lê hữu xanh: Tác động của tâm lý làng xã trong việc xây dựng đời 
sống kinh tế xã hội ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ nước ta hiện nay. Nxb 
Chính trị quốc gia, 2002, 230 tr. 

15. kanrad loenz: 8 vấn đề lớn của nhân loại. Nxb Công an nhân dân, 2003, 252 tr. 
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